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 ĐÞnh nghĩa: “Quy hoạch sử dụng đất đai là hệ thống các biện 
pháp kinh tế, kỹ thuật và pháp chế của Nhà nước về tổ chức sử 
dụng và quản lý đất đai đầy đủ, hợp lý, khoa học và có hiệu quả 
cao nhất thông qua việc phân bổ quỹ đất đai (khoanh định cho các 
mục đích và các ngành) và tổ chức sử dụng đất đai như tư liệu sản 
xuất (các giải pháp sử dụng cụ thể), nhằm nâng cao hiệu quả sản 
xuất của xã hội, tạo điều kiện bảo vệ đất đai và môi trường”. 

 Tính đầy đủ: Mọi loại đất đều được đưa vào sử dụng theo các 
mục đích nhất định. 

 Tính hợp lý: Đặc điểm tính chất tự nhiên, vị trí, diện tích phù 
hợp với yêu cầu và mục đích sử dụng. 

  Tính khoa học: áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật và các 
biện pháp tiên tiến.  

 Tính hiệu quả: Đáp ứng đồng bộ cả 3 lợi ích kinh tế - xã hội - 
môi trường. 
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II. Các loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai 
  

1. Quy hoạch sử dụng đất đai theo lãnh thổ:  

  Quy hoạch sử dụng đất đai cả nước (gồm cả  QHSDD các vùng kinh tế ); 

  Quy hoạch sử dụng đất đai cấp tỉnh; 

  Quy hoạch sử dụng đất đai cấp huyện;  

 

 Đối tượng của QHSDD là toàn bộ diện tích tự nhiên của lãnh thổ. Tuỳ thuộc vào cấp vị 
lãnh thổ hành chính  QHSDD theo lãnh thổ sẽ có nội dung cụ thể, chi tiết khác nhau và 
được thực hiện theo nguyên tắc: từ trên xuống, từ dưới lên, từ toàn cục đến bộ phận, từ 
các chung đến cái riêng, từ vĩ mô đến vi mô và bước sau chỉnh lý bước trước.  

 Mục đích chung của QHSDD theo các cấp lãnh thổ  hành chính bao gồm: Đáp ứng nhu 
cầu đất đai (tiết kiệm, khoa học, hợp lý và có hiệu quả) cho hiện tại và tương lai để phát 
triển các ngành kinh tế quốc dân; Cụ thể hoá một bước QHSDD của các ngành và đơn vị  
hành chính cấp cao hơn; Làm căn cứ để các ngành (cùng cấp) và các đơn vị hành chính 
cấp dưới triển khai quy hoạch sử dụng đất đai của ngành và địa phương mình; Làm cơ sở 
để lập KHSDD 5 năm và  hàng năm (căn cứ để chuyển mục đich SD đất, giao thue đất, 
thu hồi đất theo thẩm quyền được quy định trong luật  đất đai); Phục vụ cho công tác 
thống nhất quản lý Nhà nước về đất đai. 
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  2. Quy hoạch sử dụng đất đai theo ngành 

Quy hoạch sử dụng đất  an ninh, quốc phong 

Quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp  

Quy hoạch sử dụng đất phi nông nghiệp 

  Quy hoạch sử dụng đất các khu dân cư nông thôn; 

  Quy hoạch sử dụng đất đô thị; 

  Quy hoạch sử dụng đất chuyên dùng. 

 Đối tượng của QHSDD theo ngành là diện tích đất đai thuộc quyền sử dụng và diện tích dự 
kiến cấp thêm cho ngành (trong phạm vi ranh giới đã được xác định rõ mục đích cho từng 
ngành ở các cấp lãnh thổ tương ứng). QHSDD giữa các ngành có quan hệ chặt chẽ với sự phát 
triển của lực lượng sản xuất, với kế hoạch sử dụng đất và phân vùng của cả nước. Khi tiến 
hành cần phải có sự phối hợp chung của nhiều ngành. 

 QHSDD theo lãnh thổ và theo ngành có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Trước tiên, Nhà nước 
căn cứ vào chiến lược phát triển KT-XH của cả nước và hệ thống thông tin tư liệu về điều kiện 
đất đai hiện có để xây dựng quy hoạch tổng thể sử dụng các loại đất. Các ngành chức năng 
căn cứ vào quy hoạch tổng thể sử dụng đất đai để xây dựng QHSDD cụ thể cho từng ngành 
phù hợp với yêu cầu và nội dung sử dụng đất của ngành.  

           Quy hoạch tổng thể đất đai phải đi trước và có tính định hướng cho QHSDD theo ngành. Nói 
khác đi, quy hoạch ngành là một bộ phận cấu thành trong QHSDD theo lãnh thổ.  
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III. Đặc điểm của quy hoạch sử dụng đất đai 

1. Tính lịch sử - xã hội 

2. Tính tổng hợp 

3. Tính dài hạn 

4. Tính chiến lược và chỉ đạo vĩ mô 

5. Tính chính sách 

6. Tính khả biến 
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QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI 

1. Tính lịch sử - xã hội 
  

 Lịch sử phát triển của xã hội chính là lịch sử phát triển của QHSDD. Mỗi hình thái KT - 
XH đều có một phương thức sản xuất của xã hội thể hiện theo 2 mặt: Lực lượng sản xuất và 
Quan hệ sản xuất. Trong QHSDD, luôn nẩy sinh quan hệ giữ người với đất đai - là sức tự 
nhiên (như điều tra, đo đạc, khoanh định, thiết kế...), cũng như  quan hệ giữa người với 
người (xác nhận bằng văn bản về sở hữu và quyền sử dụng đất giữa những người chủ đất  - 
giấy CNQSDĐ). QHSDD thể hiện đồng thời là yếu tố thúc đẩy phát triển lực lượng sản 
xuất, vừa là yếu tố thúc đẩy các mối quan hệ sản xuất, vì vậy nó  luôn là một bộ phận 
của phương thức sản xuất của xã hội. 

  

 Trong xã hội có phân chia giai cấp, QHSDD mang tính tự phát, hướng tới mục tiêu vì lợi 
nhuận tối đa và nặng về mặt pháp lý (là phương tiện mở rộng, cũng cố, bảo vệ quyền tư hữu 
đất đai: phân chia, tập trung đất đai để mua, bán, phát canh thu tô...).  

  

 Nước ta, QHSDD phục vụ nhu cầu của người sử dụng đất và quyền lợi của toàn xã hội; 
Góp phần tích cực thay đổi quan hệ sản xuất ; Nhằm sử dụng, bảo vệ đất và nâng cao hiệu 
quả sản xuất xã hội. Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường, QHSDD góp phần giải quyết 
các mâu thuẫn nội tại của từng lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường nẩy sinh trong quá 
trình sử dụng đất, cũng như mâu thuẫn giữa các lợi ích trên với nhau. 
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2. Tính tổng hợp : 

 Tính tổng hợp của QHSDD biểu hiện chủ yếu ở hai mặt:  

 Đối tượng của QHSDD là khai thác, sử dụng, cải tạo, bảo 
vệ...toàn bộ tài nguyên đất đai cho nhu cầu của toàn bộ nền kinh 
tế quốc dân (trong QHSDD thường động chạm đến việc sử dụng 
đất của cac nhom đất chính là: đất nông nghiệp, đất phi nông 
nghiệp, đất chưa sử dụng);  

 QHSDD đề cập đến nhiều lĩnh vực về khoa học, kinh tế, xã hội 
như: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, dân số và đất đai, sản 
xuất nông, công nghiệp, môi trường sinh thái...  

  Với đặc điểm này, quy hoạch tổng hợp toàn bộ nhu cầu sử dụng 
đất; Điều hoà các mâu thuẫn về đất đai của các ngành, lĩnh vực; 
Xác định và điều phối phương hướng, phương thức phân bố sử dụng 
đất phù hợp với mục tiêu KT-XH. 
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3. Tính dài hạn: 

 Căn cứ vào các dự báo xu thế biến động dài hạn của những yếu 
tố KT-XH, từ đó xác định quy hoạch trung và dài hạn về sử 
dụng đất đai, đề ra các phương hướng, chính sách và biện pháp 
có tính chiến lược, tạo căn cứ khoa học cho việc xây dựng kế 
hoạch sử dụng đất ngắn hạn. 

 Quy hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng đất để phát triển 
KT-XH. Cơ cấu và phương thức sử dụng đất được điều chỉnh 
từng giai đọan quy hoạch, kế họach (cùng với quá trình phát 
triển dài hạn kinh tế - xã hội) cho đến khi đạt được mục tiêu dự 
kiến. 

 Thời hạn (xác định phương hướng, chính sách và biện pháp sử 
dụng đất để phát triển KT-XH) của QHSDD từ 10 năm hoặc lâu 
hơn. 
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4. Tính chiến lược và chỉ đạo vĩ mô: 
 Với đặc tính trung và dài hạn, QHSDD chỉ dự kiến trước được các xu thế thay 

đổi phương hướng, mục tiêu, cơ cấu và phân bố sử dụng đất (mang tính đại thể, 
không dự kiến được các hình thức và nội dung cụ thể, chi tiết của sự thay đổi). 
Vì vậy, QHSDD là quy hoạch mang tính chiến lược, các chỉ tiêu của quy 
hoạch mang tính chỉ đạo vĩ mô, tính phương hướng và khái lược về sử dụng 
đất của các ngành như: 

 Phương hướng, mục tiêu và trọng điểm chiến lược của việc sử dụng  đất 
trong vùng; 

 Cân đối tổng quát nhu cầu sử dụng  đất của các ngành;  

 Điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất và phân bố đất đai trong vùng; 

 Phân định ranh giới và các hình thức quản lý việc sử dụng đất đai trong 
vùng; 

 Đề xuất các biện pháp, các chính sách để đạt được mục tiêu của phương 
hướng sử dụng đất. 

 Thời gian dự báo tương đối dài, ảnh hưởng của nhiều nhân tố kinh tế - xã hội 
khó xác định, nên chỉ tiêu quy hoạch càng khái lược hoá, quy hoạch sẽ càng 
ổn định. 
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 5. Tính chính sách: 

  QHSDD thể hiện mạnh đặc tính chính trị và chính sách 

xã hội. Khi xây dựng phương án QH phải quán triệt các 

chính sách và quy định có liên quan đến đất đai của 

Đảng và Nhà nước, đảm bảo thực hiện cụ thể trên mặt 

bằng đất đai  các mục tiêu phát triển nền kinh tế quốc 

dân, phát triển ổn định kế hoạch kinh tế - xã hội; Tuân 

thủ các quy định, các chỉ tiêu khống chế về dân số, đất 

đai và môi trường sinh thái.  
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6. Tính khả biến: 

 Dưới sự tác động của nhiều nhân tố khó dự đoán trước, QHSDD 
chỉ là một trong những giải pháp biến đổi hiện trạng sử dụng đất 
sang trạng thái mới thích hợp hơn cho việc phát triển kinh tế trong 
một thời kỳ nhất định. Khi xã hội phát triển, khoa học kỹ thuật 
ngày càng tiến bộ, chính sách và tình hình kinh tế thay đổi, các dự 
kiến của quy hoạch sử dụng đất đai không còn phù hợp. Việc chỉnh 
sửa, bổ sung, hoàn thiện quy hoạch và điều chỉnh biện pháp thực 
hiện là cần thiết. Điều này thể hiện tính khả biến của quy hoạch. 
QHSDD luôn là quy hoạch động, một quá trình lặp lại theo 
chiều xoắn ốc "quy hoạch - thực hiện  -  quy  hoạch lại  hoặc 
điều chỉnh - tiếp tục thực hiện..." với chất lượng, mức độ hoàn 
thiện và tính phù hợp ngày càng cao.  

 



Lập QHSDD 
KHSDĐ kỳ đấu, 

KHSDĐ năm đầu 

Thực hiện, 
 giám sát QHSDĐĐ 

- Chủ trương chính sách                          
- Điều chỉnh QH tổng thể KT-XH 
- Điều chỉnh QHSDĐ cấp trên trực tiếp 
- Thay đổi địa giới hành chánh 
- Thiên tai, chiến tranh 

Thống kê,  
kiểm kê đất dai 

Điều chỉnh QHSDĐ 
KHSDĐ kỳ cuối, 
KHSDĐ năm đầu 

của diều chỉnh QH 

Thực hiện, 
 giám sát QHSDĐĐ 

Thời kỳ  
lập QHKHSDĐ mới 

Thống kê,  
kiểm kê đất dai 



- Nghị quyết 

- Chỉ thị 

- Chương trình 

Chính sách  

của Đảng 

Nghị quyết 

của HĐND 

- Nghị quyết 

- Chương trình 

QUY HOẠCH  

SỬ DỤNG ĐẤT 

Chương trình, 

kế hoạch phát 

triển KT-XH 

CÁC DỰ ÁN 

ĐẦU TƯ 

Đảng ủy HĐND UBND 



MỐI QUAN HỆ TRONG VIỆC LẬP QH, KHSDĐ 

(đối với cấp Tỉnh) 

 

UBND  tỉnh      

Thành phố  TW 

 

Chính phủ : xét duyệt 

Sở 

TN&MT 

HĐND 

cấp tỉnh 

Bộ 

TN&MT 

Chủ trương, chính 

sách của Đảng, NN.      

QHSDĐ cấp QG 

Các Bộ, 

ngành TW 

QHSDĐ cấp tỉnh 

Điều chỉnh QHSDĐ 

 

  

KHSDĐ 5 năm 

KHSDĐ kỳ đầu 

KHSDĐ kỳ cuối       

KHSDĐ hàng 

năm cấp huyện 

 

  



MỐI QUAN HỆ TRONG VIỆC LẬP QH, KHSDĐ 

(đối với cấp huyện) 

UBND     

cấp huyện 

UBND Tỉnh,TP TW: xét duyệt 

Phòng 

TN&MT 

HĐND 

cấp huyện 

Sở 

TN&MT 

Huyện uỷ, quận uỷ, 

thị ủy, thành ủy 

QHSDĐ cấp tỉnh 

Các Sở, Ban, 

ngành  cấp 

Tỉnh 

Huyện: 

 Lập QH, Điều chỉnh   
QHSDĐ cấp huyện 

 Lập KHSDĐ hàng năm 

 Thể hiện SDĐ cấp xã, thị trấn 

 Quận củaTP TW; thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh: 

  Lập QH, Điều chỉnh QHSDĐ 

 Lập KHSDĐ hàng năm 

 Thể hiện SDĐ cấp xã, phường 

 Quận đã có QHĐT không lập 
QHSDĐ 

Lập KHSDĐ hàng năm 

 T/H QHĐT quận không phù hợp với 
QHSDĐ cấp tỉnh phải điều chỉnh theo 
QHSDĐ cấp tỉnh 



Khoanh định và lựa chọn phương án QH 

Khoanh định trên 

BĐ HTSDĐ theo 

PA I 

Đánh giá hiệu 

quả kinh tế 

theo 2 PA  

Đánh giá hiệu 

quả xã hội 

theo 2 PA 

Đánh giá tác 

động MT theo 

2 PA 

Khoanh định 

trên BĐ HTSDĐ 

theo PA II 

-HQ SX CN-NN-DV 

- Dự kiến các nguồn thu 

- Chi phí bồi thường, TĐC  

- Thu NS từ đấu giá đất công ích 

- Vấn đề an ninh lương thực 

- Ảnh hưởng do di dời, mất việc 

làm (số hộ, số khẩu,…) 

- Việc giải quyết chỗ ở, việc làm 

- Hiệu quả của việc chuyển đổi 

cơ cấu sử dụng đất 

- Sự phù hợp trong khai thác TN 

- Yêu cầu phát triển DT che phủ 

rừng BVMT và BTMTST 

- Yêu cầu tôn tạo DTLSVH-DL 

- Đánh giá tác động môi trường 

Cho điểm và 
lựa chon PA 


